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TEÂN COÂNG TRÌNH : ........................

ĐỊA ĐIỂM :........................................
............, thaùng………naêm 2008
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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     NHIỆM VỤ 

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

 TÊN CÔNG TRÌNH : ........................

ĐỊA ĐIỂM :........................................
       TRUNG TÂM QH ĐT& NT                          ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
SỞ XÂY .............................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT. QH ĐÔ THÒ&NOÂNG THÔN

                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
         Soá : …..TTr - TTQH                                                           ......, ngaøy..…thaùng…..naêm 2008   
TỜ TRÌNH
                   ( V/ v xin thẩm định đề cương khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch chi tiết

                                         xây dựng khu .......................................................)

                 Kính gửi : - UBND Huyện ......................
                   - P. ..........................................
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24-01-2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

       Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ – UBND tỉnh, ngày 16-09-2005 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định lập , thẩm định , phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

        Căn cứ Quyết định 2092/QĐ -UBND ngày 30/10/2007 của UBND Tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

        Căn cứ vào Quyết định số 1355/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2007 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang – tỷ lệ 1/2000;

        Căn cứ quyết định số 1445/ QĐ – UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn  tỉnh và các thông tư quyết định hiện hành

        Căn Cứ quyết định số:798/QĐ-UBND ngày 26/03/2008 của UBND  tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
         Căn cứ thỏa thuận và sơ đồ vị trí đo đạc giữa UBND Huyện U Minh Thượng với Trung tâm Quy hoạch Đô thị &ø Nông thôn - Sở Xây dựng Kiên Giang;
         Trung tâm Quy hoạch Đô thị & Nông thôn trình P.Công Thương H. U Minh Thượng thẩm định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch chi tiết khu hành chính huyện U Minh Thượng, tỷ lệ 1500 với những nội dung chủ yếu sau:

        1- Phạm vi, quy mô, nội dung khảo sát địa hình vụ quy hoạch chi tiết khu trung tâm  thương mại tỷ lệ 1/500, quy trình thực hiện được ghi trong nhiệm vụ khảo sát địa hình kèm theo.

2- Dự toán chi phí thực hiện như sau:

    Chi phí khảo sát địa hình ( bao gồm thuế VAT ) : .....................,00 đồng
                                                                Tổng        :......................,00 đồng

   (Bằng chữ : ................................................................................)
 Trìng co quan xem xét thẩm định phê duyệt./.                                                              
                                                                   Trung tâm Quy hoạch Đô thị & Nông thôn  

                                                                                                          Giám đốc
Nơi nhận:









- Như trên;

- Lưu.                             
SỞ XÂY .....................


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT. QH ĐÔ THÒ&NOÂNG THÔN

                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
NHIỆM VỤ

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

       
CÔNG TRÌNH  : .............................
           
HẠNG MỤC     : ...............................
ĐỊA ĐIỂM XD : ...............................
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ                                  ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ                                   
NỘI DUNG NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

**** -_-****

PHẦN A: NHIỆM VỤ KHẢO SÁT 
I. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT :
1/ Các căn cứ pháp lý và yêu cầu chung :............
2/ Đặc điểm công trình : ...................................
3/ Quy mô diện tích :.........................................
4/ Giới thiệu sơ bộ về hiện trạng:.........................
5/ Các tài liệu thu thập cơ bản:............................
II. PHẠM VI NHIỆM VỤ :
1/ Hệ thống quy phạm áp dụng:............................
2/ Phạm vi nhiệm vụ :..........................................
PHẦN B : PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT 

I. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT :
1/ Công tác chọn mốc :............................................
2/ Phương pháp đo khống chế mặt bằng:................
3/ Phương pháp đo khống chế độ cao:...................
4/ Phương pháp đo bản  đồ và thành lập bản đồ:.........
II. PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT :
1/ Thiết kế lưới khống chế mặt bằng:.............................
2/ Thiết kế lưới khống chế độ cao :.....................................
3/ Đo vẽ bình đồ chi tiết :.........................................................
4/ Công tác nội nghiệp :....................................................
5/ Quy định về tài liệu giao nộp :.........................................
III. CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT :
1/ Các căn cứ pháp lý, thông tư, quyết định hiện hành để    

chiết tính chi phí khảo sát :........................................
VÍ DỤ CỤ THỂ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------ o0o ------

NHIỆM VỤ

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

       CÔNG TRÌNH  : QH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH 

                              HUYỆN U MINH THƯỢNG
        HẠNG MỤC     : KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

          ĐỊA ĐIỂM XD : HUYỆN U MINH THƯỢNG - TỈNH KIÊN GIANG
PHẦN A:
NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
I/- MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:

    1/- Các căn cứ pháp lý và yêu cầu chung:

· Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
· Căn cứ theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP  ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vể quản lý chất lương công trình XD ;
· Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 hướng dẫn việc lập và quản lý chí phí khảo sát xây dựng;

· Căn cứ vào Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005 về việc ban hành TCXDVN 309:2004”Công tác trắc địa trong xây dựng công trình-yêu cầu chung” của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Căn cứ quyết định số 1445/ QĐ – UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn  tỉnh và các thông tư quyết định hiện hành;
· Căn cứ quyết định số: 798/QĐ-UBND ngày 26/03/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

· Căn cứ Công văn số: 25/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
· Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang giai đñoaïn 1996-2010 ñuôïc UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt số 210/QÑ – UB, ngày 07/02/1996;
· Căn cứ  hợp đồng kinh tế số :..…/KSTK ngày …../…./2008 , Khảo Sát, thiết kế quy hoạch giữa đại diện chủ đầu tư là BQL các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện U Minh Thượng  và Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Sở xây dựng ;
·  Căn cứ thỏa thuận sơ đồ vị trí đo đạc giữa UBND huyện U Minh Thượng với Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, ngày ......tháng......năm 2008, Nay Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn lập nhiệm vụ quy hoạch đối với công trình trên như sau.
2/- Đặc điểm công trình :

- Căn cứ hồ sơ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu TT Thị trấn U Minh Thượng. 
 
- Vị trí khu vực lập quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng được chọn phía bờ nam Kênh làng thứ bày và giới hạn như sau : 
 + Phía Đông Bắc giáp 
: Kênh làng thứ bảy.

 + Phía Đông Nam giáp 
: Kênh đê bao và đất thổ vườn. 

 + Phía Tây Bắc giáp     
: Đất thổ vườn và kênh làng thứ bảy.

                 + Phía Tây Nam giáp              : Kênh đê bao và đất thổ vườn .
3/-Quy Mô Diện Tích :
-  Quy hoạch xây dựng khu hành chính huyện U Minh Thượng khoảng 39ha ( theo quy hoạch ) : Có dạnh hình lục giác ABCDEF, cặp cạnh song song với Kênh làng thứ bày dài 880m ; cặp cạnh vuông góc với Kênh làng thứ bày dài 462m .  

4/- Giới Thiệu Sơ Bộ Về Hiện Trạng :
- Hiện trạng khu đất dự kiến quy hoạch là vùng đất thuộc vùng bán đảo Cà Mau là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, có các chức năng của hệ sinh thái trong việc bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên việc xây dựng khu trung tâm hành chính là rất cần thiết thực tế hiện nay.
-  Khu vực dự kiến quy hoạch là vùng đất hiện đang nuôi tôm quảng canh là chủ yếu, nhân dân trong vùng sống cặp QL.63 ở đây có một số nhà kiên cố và bán kiên cố còn lại là nhà cấp bốn, nhà mái tol cột gạch hoặc gỗ, nhà tạm, người dân sống bằng nghề nông buôn bán nhỏ và làm thuê….Thực phủ là tràm, bạch đàn, dừa và một số vườn tạp sau nhà.
5/- Các tài liệu  thu thập cơ bản :

a- Bản đồ địa hình tỷ lệ:1/25.000 do Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà Nước ấn hành năm 1996. 

b- Các loại bản đồ địa hình tỷ lệ :1/10.000 và 1/5.000 do Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà nước phát hành từ năm 1996 là tài liệu tham khảo chính .
II/- PHẠM VI NHIỆM VỤ :

1/- Hệ thống quy phạm áp dụng :
· Tiêu chuẩn khảo sát đo đạc xây dựng  : TCVN 4419 :1987

·  Tiêu chuẩn khảo sát đo đạc xây dựng  : TCVN   309  :2004

· Theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ từ 1/500 – 1/5.000 của Cục Đo Đạc và Bản Đồø Nhà nước năm 1990 (TCVN 43-90 ).
· Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 – 1/5.000 của Cục Đo Đạc và Bản Đồ Nhà nước ấn hành năm 1977.
· Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ: 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000 của Tổng Cục Địa Chính năm 1999 ( phần tham khảo )
2/- Phạm vi nhiệm vụ:

           Quy mô diện tích khu đất khảo sát dự kiến quy hoạch :39ha.
· Thiết kế sơ đồ lưới đường chuyền cấp II dựa trên hệ thống mốc (ĐCCSH III )Nhà nước, yêu cầu gắn vào hệ tọa độ Quốc gia VN-2000.
· Thành lập lưới khống chế độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật cho toàn khu vực khảo sát nhằm phục vụ cho công tác đo vẽ. Cao độ được dẫn từ cao độ điểm mốc ( ĐCCSH III ) Nhà nước do Trung tâm Thông tin Tài nguyên & Môi trường – Kiên giang cung cấp.
· Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ : 1/500  đối với khu vực khảo sát.

· Điều tra thủy văn, điều tra mực nước cao nhất thấp nhất trong khu vực và các vị trí cầu, cống, khả năng xói lở  các cạnh cặp theo bờ kênh ven đường....        

PHẦN B
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT

I/- PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:

1/- Công tác chọn điểm:

· Chọn vị trí đặt mốc, đúc mốc, chôn mốc và lập ghi chú mốc:

· Các điểm đặt mốc phải thuận tiện cho việc phát triển mạng lưới đo vẽ sau này. Vị trí chôn mốc nên chọn ở những khu vực có nền đất ổn định lâu dài, khả năng thông hướng tốt và mốc phải được đặt trong hành lang an toàn giao thông, không phạm lộ giới, thuỷ giới, ghi chú độ cao phải có sơ họa điểm mốc kèm theo.

2/- Phương pháp đo khống chế mặt bằng

· Các máy đo phải được kiểm nghiệm các hạng mục như sai số 2C, MO, dọi tâm quang học… theo hướng dẩn của Catalog từng loại máy trước khi tiến hành đo ngoài thực địa.

· Lập một lưới đường chuyền khép kín .

· Lưới đo vẽ chi tiết bố chí theo quy phạm TCN – 43-90.
*  Đo góc : 

· Việc đo góc mạng lưới đường chuyền được tiến hành trên các máy Topcon GTS-223 hoặc các máy khác có độ chính xác tương đương đạt theo yêu cầu đo góc theo tiêu chuẩn. 

· Phương pháp đo góc : đo toàn vòng, số lần đo 3 lần đối với đường chuyền hạng IV, cấp 1, đo 2 lần đối với đường chuyền cấp 2. 

· Sai số cho phép giữa 2 lần đo tại 1 góc ( 8(. 
· Sai số cho phép tổng góc bằng của 1 vòng : 

·     ¦

symbol 98 \f "Symbol" \s 13   £  ½  f 

symbol 189 \f "Symbol" \s 13½  £   ± 20¢ t Ư n (phút ), n là số điểm cần xác định tọa độ.
* Đo cạnh đường chuyền:

· Các cạnh đường chuyền được đo bằng thước thép trên các đầu cọc đã định hướng và được kiểm tra lại bằng máy điện tử và gương sóng ánh sáng. 

· Xác định cao độ đầu cọc bằng máy thủy chuẩn. 

· Độ chính xác đo dài :   f/p  ( 1/5000
*  Tính toán và bình sai :

· Sau khi kết quả đo đạc được kiểm tra, sửa chữa hoàn chỉnh mới tiến hành tính toán khái lược mạng lưới. Yêu cầu thể hiện trên sơ đồ tính toán các số liệu sau: giá trị góc đo, cạnh đo, số hiệu điểm, tọa độ điểm gốc, sai số khép.

· Khi kết quả tính khái lược đạt yêu cầu mới tiến hành bình sai trên máy vi tính.

3/- Phương pháp đo khống chế cao độ:
· Toàn bộ các điểm đường chuyền cấp 2, các điểm khống chế đo vẽ thiết kế trong khu đo được xác định độ cao bằng phương pháp đo cao hình học. Các loại máy dùng để đo cao như : Máy Nikon với độ phóng đại 18 lần. Trước khi đo, các máy đo phải được kiểm nghiệm theo các quy trình kiểm nghiệm hiện hành. Mia đo dùng mia nhôm dài 4m, sai số ngẫu nhiên khoảng chia dm  trên mia không được vượt quá 1mm. Khi đo phải dùng đệm mia (con cóc) bằng sắt hoặc cọc gổ có đinh mủ để dựng mia, mia dựng phải có bọt thuỷ để xác định mia thẳng đứng.
· Phương pháp đo : dùng phương pháp đo lặp cho từng lần đo để tránh sai lầm. 

· Yêu cầu sai số như sau : 
·  Sai số khép cho phép (fh(  ( mm) = (20 ( L

·  Sai số trung phương ngẫu nhiên trên 1km tuyến đo ( ( mm) : (10

4/- Phương pháp đo bản  đồ và thành lập bản đồ

4.1- Cơ sở để chọn tỉ lệ bản đồ :

· Căn cứ vào yêu cầu khảo sát phục vụ cho công tác quy hoạch chi tiết xây dựng, nên chọn tỷ lệ bản đồ là 1/500 đường đồng mức 0.5m.

4.2- Cơ sở toán học của bản đồ, bình đồ :

· Hệ quy chiếu là hệ toạ độ quốc gia VN-2000, lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM, kinh tuyến Trục 104(30’ kinh Đông. 

· Bản đồ được thành lập theo hệ độ cao VN-2000.
4.3- Phương pháp đo vẽ chi tiết bản đồ 1/500:

· Đo vẽ chi tiết bản đồ 1/500 dùng máy đo toàn đạc điện tử như Topcon GTS-239, Topcon GTS-229... Trước khi tiến hành đo đạc, các máy đo phải được kiểm tra kiểm nghiệm theo đúng quy định của nhà sản xuất.

· Trong công tác đo vẽ cần thành lập thêm lưới khống chế đo vẽ, mục đích tăng mật độ các điểm tọa độ mặt phẳng cần thiết đảm bảo cho công tác đo vẽ bản đồ đầy  đủ. 

· Mỗi trạm đo đều phải vẽ sơ đồ, trên sơ đồ thể hiện tất cả các điểm định hướng, điểm gương (mia), các điểm đặc trưng địa hình và các ghi chú cần thiết khác. Dữ liệu đo đạc được đưa vào máy tính để xử lý từng ngày một, trường hợp chậm nhất không quá 3 ngày.

· Khi đo vẽ chi tiết phải đo vẽ vượt ra ngoài khung bản đồ ít nhất 2cm để thuận lợi cho việc tiếp biên sau này.

· Sau khi đo vẽ, bản đồ phải đuợc kiểm tra ở thực địa bằng cách đối chiếu so sánh hoặc đo kiểm tra ở thực địa.
4.4- Độ chính xác của bản đồ :

· Sai số trung bình của vị trí địa vật biểu thị trên bản đồ gốc so với vị trí điểm khống chế đo vẽ gần nhất không vượt quá 0.5mm.
II/- PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KHẢO SÁT :
1/- Thiết kế lưới khống chế mặt bằng :

· Lập một lưới đường chuyền khép kín hoặc một đường chuyền phù hợp, cạnh đường chuyền trung bình dài 200 m.
· Số điểm khống chế : 12 điểm.
2/- Thiết kế lưới khống chế độ cao :
· Lưới khống chế độ cao thuỷ chuẩn kỹ thuật được phát triển từ điểm thủy chuẩn hạng IV, cao độ được lấy theo hệ VN-2000.
· Lập một đường chuyền khép kín, đo khép vòng về điểm mốc gốc để tính toán bình sai đạt độ chính xác của thủy chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
3/- Đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/500 :
 3.1- Quy định chung :
· Yêu cầu trước khi đo vẽ :

· Kiểm tra kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ đo vẽ theo yêu cầu cụ thể cho từng loại thiết bị.

· Lập sơ họa chi tiết thể hiện vị trí tương đối địa vật như nhà cửa, cây cối, đường giao thông, ao mương… cho từng trạm máy đo chi tiết

3.2- Đo vẽ chi tiết :

Để thống nhất cách thể hiện và đi gương trong quá trình đo vẽ và kiểm tra sau này đối với công tác đo vẽ chi tiết bình đồ, việc đi gương và thể hiện điểm như sau:

+ Đối với nhà xây, nhà đúc: góc ranh trước nhà là phần móng nhà (nếu móng nổi trên mặt đất), là góc ngoài hiên trước (nếu móng nhà chìm dưới mặt đất); góc ranh sau nhà là phần móng nhà (nếu móng nổi trên mặt đất), là góc tường xây (nếu móng nhà chìm dưới mặt đất).

+ Đối với nhà lá: góc ranh trước nhà là góc ngoài của cột hiên trước; góc ranh sau nhà là góc nhà sau.

+ Tim đường đối với những đoạn không rõ ràng: là điểm chia đôi của phần vật liệu còn lại trên đường hoặc rõ nét nhất của tuyến.

+ Đối với sông, kênh, rạch, mương đào, bờ đất: điểm đo là mép taluy thể hiện sự thay đổi rõ nhất giữa cao và thấp của địa hình.
3.3- Nội dung thể hiện bản đồ:

Nội dung thể hiện bản đồ gồm các yếu tố sau;

· Điểm khống chế tọa độ, độ cao các cấp: bao gồm các điểm khống chế tọa độ Nhà nước (nếu có), các điểm khống chế cấp 2, các điểm khống chế đo vẽ, điểm cao độ hạng IV.

· Mốc quy hoạch, chỉ giới quy hoạch (nếu có), đường điện sinh hoạt và điện thoại, đường giao thông (bao gồm Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường bê-tông, đường đất lớn, đường đất nhỏ, đường mòn, biểu thị tên đường, chất liệu rải mặt đường, lề đường, cầu cống). 

· Các địa vật quan trọng trong khu vực đo vẽ như : nhà cửa, tháp nước, cột điện, hàng rào, cây cối lớn độc lập, nhà mồ nghĩa địa... đều phải thể hiện đầy đủ và biểu thị loại vật liệu, tính chất, công dụng, cao độ…

· Hệ thống thuỷ văn: biểu thị các yếu tố như sông rạch, ao hồ, cao độ bờ,  cao độ đáy, mực nước..., nếu sông rạch, khe nứt, hố đào lớn.
4/- Công tác nội nghiệp :

· Toàn bộ công tác nội nghiệp thực hiện theo từng giai đọan và được xử lý trên máy vi tính. Các phần mềm áp dụng đối với công tác đo đạc như sau:

+ Công tác chuyển đổi hệ tọa độ: dùng bộ chương trình CIDALA của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường).

+ Công tác trúc dữ liệu và xử lý số liệu dùng phần mềm : Topcom & Trimmap .

5/- Quy định về tài liệu giao nộp:

· Bản vẽ mặt bằng hiện trạng :
09 bộ.

·  Báo cáo khảo sát :
09 bộ.
IV/- CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT 
· Chi phí khảo sát được tính theo đơn giá khảo sát XDCB kèm theo Quyết định : 
Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 hướng dẫn việc lập và quản lý chí phí khảo sát xây dựng;
 Căn cứ quyết định số: 1445/ QĐ – UBND ngày 05/9/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn  tỉnh và các thông tư quyết định hiện hành;
Căn cứ quyết định số: 798/QĐ-UBND ngày 26/03/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công văn số: 25/UBND-KTTH ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
  - Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp II, địa hình cấp III (CK.043003) 

           12 điểm x  883.825,00 đ/điểmx  1,1 x 1,52       =     17.733.065,00 đồng      (a)

      -   Khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật, điạ hình cấp III ( CL.031003)

           1 km x  380.837,00  ñ/km   x 1,1 x 1,53            =        640.949,00 đồng         (b)

· Đo vẽ chi tiết bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0.5m, điạ hình cấp III 

           ( CM.02.1003)


 39 ha  x  1.101.265,00 ñ/ha  x 1,1 x 1,52         =    71.811.288,00 đồng        (c)

      -   Báo cáo khảo sát kỹ thuật : 5% KSP = (a+b+c) x 5% 
                                   (d)    

90.185.302,00  
x  
5%
                      =      4.509.265,00 đồng 

      -   Chi phí lán trại : 5% KSP = (a+b+c) x 5% 
                                             (e)

90.185.302,00  
x  
5%
                      =      4.509.265,00 đồng 
· Chi phí vận chuyển :  
                                                                               (f)

      4000 ñoàng/km  x 2 lượt x 60 km       

=           480.000,00 đồng
      -   Chi phí dự phòng : 10% KSP trước thuế = (a+b+c) x 10% 
                         (g)

81.986.638,00  
x  
10%
                      =      8.198.664,00 đồng 



Tổng cộng (a+b+c+d+e+f+g)       :    107.882.496,00 đồng

   (Một trăm lẻ bảy triệu tám trăm tám mươi hai ngàn bốn trăm chín mươi sáu đồng )


                                          Rạch Giá, ngày...... tháng...... năm 2008 


P.kỷ thuật
  Người Lập




  Hoàng Văn Bắc                                                                                                   
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